
1. Đặt vấn đề
Trong các tổ hợp tải trọng tác động lên công trình

cảng thì áp lực đất - đặc biệt trong trường hợp động
đất - là một trong những tải trọng ngoài đóng vai trò
quan trọng để quyết định sơ đồ kết cấu của công trình
cảng. Tính toán chính xác áp lực đất sẽ giúp cho
người kỹ sư công trình cảng xác định đúng nội lực sinh
ra trong các cấu kiện kết cấu công trình cảng để tính
toán thiết kế các cấu kiện đảm bảo khả năng chịu lực
của công trình và tránh được những tổn thất do các
cấu kiện bị phá hoại hoặc mất ổn định chung.

Do vậy, tính toán áp lực đất tác dụng lên công
trình cảng một cách chính xác là nhiệm vụ vô cùng
quan trọng của người kỹ sư thiết kế. 

Phương pháp tính toán áp lực đất lên tường chắn
nói chung và lên công trình cảng nói riêng trong điều
kiện động đất đã được đề cập ở nhiều quy phạm của
các nước trên thế giới. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này
chỉ mới đề cập đến việc tính toán áp lực đất trong điều
kiện đất đắp sau tường chắn là đất rời. Bài toán xác
định áp lực đất dính trong điều kiện động đất đã được
giải quyết một cách tổng quát dựa trên phương pháp
toán chính xác trong công trình [1], [2], [3]. Dựa trên các
công thức  trong [1], [2], [3] người kỹ sư thiết kế có thể
tính toán áp lực đất một cách chính xác và tổng quát. 

Bài báo này giới thiệu tóm tắt nội dung phương
pháp tính toán và phần mềm tính toán áp lực đất lên

tường chắn theo lý thuyết mặt trượt phẳng trong điều
kiện động đất đối với đất dính.

2. Phương pháp tính áp lực đất trong điều kiện
động đất

2.1. Xác định áp lực đất chủ động và bị động
Xét bài toán áp lực đất lên tường chắn như Hình 1,

đất lấp sau tường có các chỉ tiêu cơ lý g, c, j.

a) Sơ đồ tường chắn
b) Biểu đồ thành phần nằm ngang áp lực chủ động

Hình 1: Sơ đồ tính áp lực chủ động
Theo [1], [2], [3] áp lực đất chủ động lên tường chắn

trong điều kiện động đất được xác định bởi công thức:

Trong đó:
a - Góc nghiêng của mặt tường so với phương

thẳng đứng
b - Góc nghiêng của mặt đất so với phương nằm

ngang
j - Góc ma sát trong của đất
d - Góc ma sát giữa đất và tường
h - Chiều cao tường
w - Góc nghiêng của hợp lực khối lượng riêng g

của đất (góc nghiêng so với đường thẳng đứng của
lực động đất có hướng bất kỳ trong không gian), w
được xác định như sau:

Trường hợp lực động đất có hướng nằm ngang: 

(6)

Khi không có lực động đất, AK1 = 0.
K1 - Hệ số xét đến sự hư hỏng cho phép của công

trình, tra theo Bảng 2 của [4]
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Tóm tắt: Phương pháp tính toán áp lực đất lên
công trình cảng theo lý thuyết mặt trượt phẳng trong
điều kiện đặc biệt đã được các nhà khoa học giải
quyết và đã được áp dụng rộng rãi trong thiết kế
công trình cảng. Tuy nhiên, công thức tổng quát xác
định áp lực đất dính lên tường nghiêng, mặt đất đắp
nằm nghiêng trong điều kiện động đất có xét đến
hướng của lực ma sát tiếp xúc… thì chưa có nghiên
cứu nào đề cập đến. Công trình này giới thiệu các
công thức xác định áp lực đất trong trường hợp tổng
quát và phần mềm tính toán xác định hệ số áp lực
chủ động, bị động. Đồng thời, bài báo giới thiệu kết
quả tính toán qua một số bảng tra hệ số áp lực chủ
động và bị động có tính ứng dụng cao.

Abstract: The method of calculation on soil lateral
pressure exerted on port structures in accordance with
flat sliding methodology has been widely applied in port
design works. However, the general formula determines
soil pressure on titled walls, soil slopes under earth
quake conditions with consideration of contact fric-
tions… has not been mentioned. This article introduces
the formulas on determination of soil pressure in gen-
eral case and calculation software determining the ac-
tive and passive pressure ratio. Additionally, the report
introduces the calculation results through the tables on
highly applicable active and passive pressure ratio.
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A - Hệ số lấy theo cấp động đất tính toán (cấp 7:
A = 0,1; cấp 8: A = 0,2; cấp 9: A = 0,4) [3]

gc - Trọng lượng riêng của đất trong các điều kiện
động đất, xác định theo công thức:

(3)

qc - Tải trọng bề mặt trong điều kiện động đất, xác
định theo công thức:

(4)

J - Góc hợp bởi giữa hướng của lực động đất và
phương thẳng đứng;

m - Góc được xác định theo công thức:

Các cường độ thành phần nằm ngang của áp lực
được đưa lên hình chiếu đứng (Hình 1.b):

(7)

Trong đó:
Khi j - w + m - b > 0:

Khi j - w + m - b < 0: 

(9)

Và: 

(10)

(11)

Tương tự, áp lực đất bị động được xác định như sau:

Trong đó: 
a, b, j, w, d, m - Các đại lượng tương tự công thức

(1). Riêng m được xác định theo công thức sau:

(13)

Cường độ thành phần nằm ngang của áp lực, được
đưa lên hình chiếu đứng (Hình 2.b):

(14)

a) Sơ đồ tường chắn
b) Biểu đồ thành phần nằm ngang áp lực bị động

Hình 2: Sơ đồ tính áp lực bị động
2.2. Nhận xét
· Các công thức (5), (8) ÷ (11), (13), (15) và (16)

cho thấy các hệ số áp lực chủ động và bị động phụ
thuộc vào góc m hay chính xác hơn là phụ thuộc vào

các tỷ số , các góc w và d. Các hệ số này

được tính trực tiếp theo các công thức trên hoặc tra
bảng tính sẵn.

· Các biểu thức (1), (7), (12) và (14) mang tính tổng
quát, giải quyết được bài toán tổng quát về hướng bất
kỳ của động đất đối với đất dính. Công thức xác định
qc và q*

c trong [3] là trường hợp đặc biệt khi c = 0 hay
m = 0.

· Các biểu thức (1), (7), (12) và (14) được xác lập
với áp lực đất khi lực ma sát dương, có thể được sử
dụng trong tất cả các trường hợp khác có xét đến
những lưu ý sau đây:

- Khi tính áp lực chủ động với lực ma sát âm, phải
đưa góc d với dấu “trừ” vào các công thức đã được
chỉ ra.

- Khi tính áp lực bị động với lực ma sát dương, phải
đưa các góc j, d, w với dấu “trừ’’ vào các công thức
đã được chỉ ra và trong các công thức (8) trước dấu
căn bậc hai phải đặt dấu “-” thay cho dấu “+”. 

- Khi tính áp lực bị động với lực ma sát âm, phải
đưa các góc j, w với dấu “-” vào các công thức đã
được chỉ ra và trong các công thức (8)... trước căn phải
đặt dấu “-” thay cho dấu “+”.

3. Phần mềm tính toán áp lực đất lên công trình
cảng trong điều kiện động đất

3.1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và thiết lập sơ
đồ khối

a. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ được lựa chọn để viết lập trình cho phần

mềm là Visual Basic 6.0 với các lý do sau: 
- Giao diện thân thiện, thuận tiện khi sử dụng
- Là một sản phẩm của hãng Microsoft nên dễ

dàng trao đổi, tương thích với các phần mềm hiện
đang phổ biến (MS Windows, MS Office, Web...).

Phần mềm tính áp lực đất có giao diện hài hòa và
rất dễ cho người sử dụng có thể hội thoại với chương
trình. Kết quả tính toán được xuất ra dưới dạng bảng
và đồ họa, thuận tiện cho người kỹ sư thiết kế. 

(5)

(8)

(12)

(15)

(16)



b. Sơ đồ khối

3.2. Ứng dụng thực tế
Để thuận tiện sử dụng khi thiết kế, người kỹ sư có

thể sử dụng các bảng in sẵn. Trong khuôn khổ bài báo
này tác giả giới thiệu một số bảng từ công trình [5]:

a. Bảng tra hệ số áp lực chủ động (Bảng 1).
b. Bảng tra hệ số áp lực bị động (Bảng 2).
4. kết luận
Phương pháp tính toán áp lực đất lên công trình

cảng theo lý thuyết mặt trượt phẳng trong điều kiện
đặc biệt đã được các nhà khoa học giải quyết và đã
được áp dụng rộng rãi trong thiết kế công trình cảng.
Tuy nhiên, công thức tổng quát xác định áp lực đất

dính lên tường nghiêng, mặt đất đắp nằm nghiêng
trong điều kiện động đất có xét đến hướng của lực ma
sát tiếp xúc… thì chưa có nghiên cứu nào đề cập đến.
Trong bài báo này, tác giả đã giới thiệu các công thức
xác định áp lực đất trong trường hợp tổng quát và
phần mềm tính toán xác định hệ số áp lực chủ động,
bị động. Đồng thời bài báo giới thiệu kết quả tính toán
qua một số bảng tra hệ số áp lực chủ động và bị động
có tính ứng dụng cao q
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Bảng 1. Bảng tra hệ số áp lực chủ động (Trường hợp động đất cấp 7)
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Bảng 2. Bảng tra hệ số áp lực bị động (Trường hợp động đất cấp 7)

là Panama và Liberia và do đó họ
đóng góp nhiều nhất cho ngân
sách của IMO.

12. IMO thường được mệnh
danh là “Câu lạc bộ của những
người giàu”, điều đó đã thay 
đổi chưa?

Khi IMO bắt đầu hoạt động vào
năm 1959, vận tải biển khi đó chủ
yếu bị chi phối bởi một số tương
đối ít các quốc gia, hầu hết trong
số các nước đó nằm ở Bắc bán
cầu. IMO có khuynh hướng phản
ánh điều đó, nhưng khi sự cân
bằng quyền lực trong ngành công
nghiệp hàng hải bắt đầu thay đổi
thì IMO cũng thay đổi theo. Ủy ban
An toàn Hàng hải, cơ quan kỹ
thuật lâu năm đã mở cửa cho tất
cả các quốc gia thành viên (trước
đây nó chỉ bao gồm có 16 quốc
gia lựa chọn bởi Đại hội đồng).
Hội đồng của IMO, hoạt động như
cơ quan điều hành trong nhiệm kỳ
2 năm giữa các phiên họp của Đại
hội đồng đã tăng số lượng từ 18
lên 24 quốc gia thành viên, rồi 32
và từ năm 2002 đã tăng lên tới 40.
Điều này được thực hiện một phần

vì tính đến sự gia tăng các thành
viên của IMO, nhưng đồng thời
cũng đảm bảo quan điểm của các
nước đang phát triển có đại diện
tham gia một cách phù hợp. Sự
gia tăng lớn nhất thành viên của
Hội đồng là để tính tới sự lựa chọn
các quốc gia đại diện cho các
vùng lãnh thổ. Năm 1969, IMO trở
thành cơ quan chuyên môn đầu
tiên của Liên hiệp quốc đã thiết
lập Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật thành
một tổ chức thường xuyên - một
sự thể hiện tầm quan trọng của Tổ
chức liên quan tới chủ đề này. 

13. IMO có nên có một số
chức năng của cảnh sát?

Đôi khi người ta cho rằng IMO
nên có một số chức năng của cơ
quan thực thi các quy định của Tổ
chức. Điều này giống như lập ra
một đội thanh tra và một đội tàu
tuần tiễu trên đó có các thanh tra
có quyền nên bất cứ một tàu nào
mà họ nghi có sự vi phạm các quy
định của IMO. Trong thực tiễn,
việc thành lập một lực lượng như
vậy đòi hỏi một nguồn tài chính rất
lớn - nó có nghĩa sẽ phải tuyển
hàng trăm, thậm chí hàng nghìn
người - và là một điều không thể
về mặt chính trị: Hầu hết các quốc
gia sẽ không bao giờ đồng ý cho

phép tàu treo cờ của họ bị kiểm
tra trên tàu trong vùng biển quốc
tế và bất kỳ một cố gắng nào để
đưa ra một hệ thống hình phạt sẽ
không bao giờ được chấp nhận.

Lực lượng cảnh sát “IMO” sẽ
trùng lặp với những công việc
đang được các quốc gia thành
viên thực hiện và cũng không có
bất kỳ một đảm bảo nào rằng
điều đó sẽ tạo ra một tác động
tích cực đối với an toàn, ô nhiễm,
đặc biệt là có liên quan tới vấn đề
chi phí. Tuy nhiên, IMO cũng đã
được trao quyền xem xét lại về
quy trình đào tạo, thi và cấp
chứng chỉ của các quốc gia thành
viên của Công ước Đào tạo, huấn
luyện, cấp chứng chỉ và trực ca
của thuyền viên (Công ước STCW
1978). Đây là một trong những
thay đổi quan trọng nhất của sửa
đổi năm 1995 đối với Công ước
STCW 1978, có hiệu lực từ
01/02/1997. Các chính phủ phải
cung cấp các thông tin phù hợp
cho Ủy ban An toàn Hàng hải của
IMO để Ủy ban đánh giá xem liệu
quốc gia liên quan có đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu của Công
ước. Kết quả của việc này là tạo
ra một bản danh sách các quốc
gia tuân thủ Công ước q

NHỮNG CÂU HỎI...
(Tiếp theo trang 61) 




